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mở đầu 

 Hiện nay nhu cầu về sử dụng dịch vụ viễn thông di động đã trở nên phổ biến. 

Như vậy việc nâng cao chất lượng dịch vụ cũng như khả năng mở rộng hệ thống là 

rất quan trọng. Chính vì vậy các nhà nghiên cứu vẫn không ngừng tìm tòi phát triển 

công nghệ, sử dụng chúng trong thực tế. 

 Thông tin di động sử dụng CDMA đã đáp ứng được những yêu cầu trên. Nó cho 

phép nhiều người sử dụng chung một kênh do đó mà tiết kiệm được tài nguyên và 

nâng cao dung lượng hệ thống. Tuy nhiên nó cũng đặt ra một thách thức là khả 

năng thu được chính xác tín hiệu đã phát đi. 

 Chính vì nhu cầu trên, luận văn xin trình bày một bộ thu DS/CDMA được sử 

dụng trong hệ truyền thông dùng CDMA, với tính năng ưu việt, mang lại hiệu quả 

sử dụng thực tế, góp phần nâng cao chất lượng của hệ thống. 

 Bố cục của luận văn bao gồm: 

 Danh mục các chữ viết tắt và kí hiệu 

 Danh mục các hình vẽ 

 Danh mục các bảng 

 Mở đầu 

 Chương 1: Vài nét về đặc điểm của hệ truyền thông dùng CDMA 

 Chương 2: Bộ tách sóng đa người dùng 

 Chương 3: Bộ thu DS/CDMA thích nghi 



 

 

 Kết luận  

 Tài liệu tham khảo   

 Do thời gian nghiên cứu cũng như  khả năng bản thân có hạn, luận văn chắc 

chắn không tránh khỏi những sai sót, rất mong được sự góp ý kiến của các thầy cô 

và bạn bè. 

 Một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn thầy giáo hướng dẫn là PGS.TS.Nguyễn 

Viết Kính  đã tận tình hướng dẫn tôi hoàn thành luận văn này. 

Hà Nội tháng 3/2009 

 

Đào Thị Hồng Ngọc 

CHƯƠNG 1-Vài Nét Về Đặc Điểm Của Hệ Truyền 

THÔNG Dùng CDMA 1 2 3 4 7  

1.1. Giới thiệu về công nghệ CDMA 

 Lí thuyết về CDMA đã được xây dựng từ những năm 1950 và đã được áp dụng 

trong thông tin quân sự từ những năm 1960. Cùng với sự phát triển của công nghệ 

bán dẫn và lí thuyết thông tin, trong những năm 1980, công nghệ CDMA đã được 

thương mại hoá từ phương pháp thu GPS và Ommi-TRACS, phương pháp này cũng 

được đề xuất trong hệ thống tổ ong của Qualcomm-Mỹ vào năm 1990. 

 CDMA sử dụng công nghệ trải phổ nên nhiều người sử dụng có thể chiếm cùng 

kênh vô tuyến đồng thời tiến hành các cuộc gọi. Những người sử dụng nói trên 

được phân biệt nhờ một mã trải riêng không trùng với ai. Mỗi máy phát gửi đi 

luồng dữ liệu bằng cách điều chế mã trải của riêng nó với dữ liệu như trong trường 

hợp hệ thống có một người dùng. Tuy nhiên trong trường hợp hàm tương quan giữa 

các mã trải là không trực giao hoàn toàn, khi tách sẽ lấy tích phân tín hiệu có chứa 

cả thành phần không trực giao giữa các người dùng. Do đó ta phải tìm cách hạn chế 

nhiễu giữa các người dùng với nhau càng nhiều càng tốt. Điều này đòi hỏi ta phải 

chọn các mã trải sao cho hàm tương quan chéo của nó có giá trị càng nhỏ càng tốt. 



 

 

yếu tố khác cũng ảnh hưởng đến chất lượng của hệ thống chính là độ rộng băng 

thông và tốc độ truyền dữ liệu, vì chúng có thể gây ra mất trực giao. Ngoài sự tương 

quan của các mã trải, còn có các yếu tố khác đóng vai trò quan trọng như là: tỉ số 

tín hiệu trên tạp của tín hiệu thu (SNR), phương pháp mã hoá…loại máy thu. Và 

yếu tố cuối cùng là chất lượng bộ thu đa người dùng, phải thiết kế và phân tích sao 

cho chống được nhiễu đa truy nhập (MAI). Như vậy nền tảng của hệ truyền thông 

dùng CDMA đó là trải phổ, trước tiên ta sẽ xét nguyên tắc của nó. 

  

1.2. Nguyên tắc trải phổ 

 Trong truyền dẫn trải phổ, tín hiệu tin gốc, có độ rộng băng tần B (Hz), sẽ được 

phát đi sau khi đã được trải ra với độ rộng băng tần lớn hơn gấp N lần, trong đó N 

là độ lợi xử lí. Trong thực hành thì độ lợi xử lí nằm trong khoảng 10-30dB. Khái 

niệm trải phổ tần số được minh hoạ trong hình1-1. 

 Công suất phát của tín hiệu trải phổ được trải ra N lần so với băng tần gốc, có 

nghĩa mật độ phổ của nó giảm một lượng như vậy. Do đó độ xử lí được tính theo 

công thức: 

B

B
N S                                                                     (1.1) 

 Trong đó Bs là băng tần của tín hiệu trải phổ còn B là băng tần của tín hiệu gốc. 

Như chúng ta sẽ thấy trong các chương tiếp theo, kĩ thuật trải phổ tín hiệu là chìa 

khoá để phát triển kĩ thuật tách sóng trong môi trường sóng di động. Chính kĩ thuật 

này cho phép các tín hiệu băng hẹp có mật độ phổ cao hơn tín hiệu khác khi dùng 

cùng băng tần. 



 

 

 

(Hình 1-1-Mật độ phổ công suất của tín hiệu trước và sau khi trải) 

 

  Chú thích hình vẽ: 

  - Power density: mật độ phổ công suất 

  - Frequency: tần số 

  

 

 

 

 Có hai loại hệ thống trải phổ cơ bản: 

 -Hệ thống trải phổ nhảy tần (FH-SS). 

 -Hệ thống trải phổ trực tiếp (DS-SS), sẽ xét chi tiết sau đây: 

  

1.3. Trải phổ nhảy tần (FH-SS) 

 Trong trải phổ nhảy tần, tín hiệu băng hẹp được phát đi khi sử dụng các tần số 

sóng mang khác nhau tại các thời điểm khác nhau. Có hai loại trải phổ nhảy tần: 

nhảy tần nhanh và nhảy tần chậm. Trong nhảy tần nhanh, tần số mang thay đổi vài 

lần trên một kí hiệu phát, trong khi với nhảy tần chậm, tần số mang thay đổi sau 



 

 

một số kí hiệu hoặc một cụm phát. Chuỗi chính xác của nhảy tần sẽ chỉ được biết 

bởi bộ thu đã định sẵn sao cho các mẫu nhảy tần số có thể giải nhảy tần, để sau đó 

giải điều chế tín hiệu. 

  

1.4. Trải phổ trực tiếp 

 Trong trải phổ trực tiếp, tín hiệu tin được nhân với một chuỗi tín hiệu tần số cao, 

thường được biết đến như là mã trải hoặc chuỗi phổ trải. Chuỗi tín hiệu của người 

sử dụng này sẽ dễ dàng tách ra từ các tín hiệu của người sử dụng khác để đạt được 

khả năng đa truy nhập trong CDMA. Như vậy trong CDMA, việc tách từng người 

sử dụng đạt được khi sử dụng mã trải trực giao.  

 Chúng ta có thể nhìn thấy trong hình 1-2, mỗi kí hiệu tin trong khoảng Ts được 

chia nhỏ thành Nc khoảng đều nhau mỗi khoảng kéo dài Tc. Mỗi một khoảng được 

nhân với chip khác nhau của chuỗi trải phổ. 

 Trong đó: 
C

S

C
T

T
N  . Kết quả đầu ra sẽ được phổ tần số cao. 

 

  

(Hình 1-2-Các dạng sóng theo thời gian để tạo ra tín hiệu trải phổ trực tiếp) 

 



 

 

  Chú thích hình vẽ: 

  - b(t): Information signal- tín hiệu tin 

  - a(t): Signature sequence- chuỗi trải phổ 

  - u(t): Spread spectrum signal- tín hiệu đã trải phổ 

  

 Ngoài hai hệ cơ bản trên người ta có thể dùng hệ nhảy tần lai ghép. 

 

1.5. Hiệu ứng của kênh đa đường 

 Như chúng ta biết, một trạm di động thường được đặt gần mặt đất, và tín hiệu 

phát đi sẽ bị khúc xạ, phản xạ, tán xạ bởi những vật thể trong thành phố như cây 

cối, nhà cửa, đồi núi. Vì vậy tín hiệu thu được sẽ bao gồm một dãy các tín hiệu 

chồng nhau, là bản sao bị trễ của tín hiệu phát. Mỗi một tín hiệu trễ có thời gian 

đến, công suất và pha khác nhau. Khi bộ thu cũng như các vật thể phản xạ không 

dừng, nên các thành phần phản xạ sẽ gây phadinh lên tín hiệu thu, trong đó phadinh 

là nguyên nhân gây ra tín hiệu thay đổi cường độ theo cách không tiên đoán được. 

Hiện tượng này là truyền đa đường.  

 Có hai loại điển hình về phadinh trên kênh thông tin di động: 

 -Phadinh dài (quy mô lớn) 

 -Phadinh ngắn (quy mô hẹp) 

 Hiện tượng phadinh dài là do phân bố cấu trúc địa hình giữa trạm gốc và trạm di 

động, đặc biệt là đồi núi hoặc độ nhấp nhô của các toà nhà. Kết quả là suy hao 

công suất tín hiệu trung bình, như là hàm của khoảng cách. Chúng ta mong muốn 

miêu tả một kênh thông qua tổn hao đường truyền, thường là theo luật tỉ lệ nghịch 

với mũ bốn và biến thiên quanh giá trị này theo phân bố log chuẩn.  

 Bên cạnh đó, phadinh ngắn liên quan đến sự thay đổi rất mạnh của biên độ tín 

hiệu và pha, và là do sự thay đổi một khoảng nhỏ trong không gian giữa bộ thu và 

bộ phát.  



 

 

 Hơn thế nữa, sự di chuyển giữa bộ thu và bộ phát làm thay đổi đường truyền 

dẫn, và như thế kênh coi như thay đổi theo thời gian. Kênh thay đổi theo thời gian 

lựa chọn tần số sẽ được mô hình hoá như là các đường trễ, trong đó đáp ứng xung 

thông thấp, phức có thể viết như sau: 
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 Với  )(tl , l(t), l  là biên độ, pha, trễ của đường thứ l, và L là tổng số đường 

thành phần. Tốc độ thăng dáng của mức tín hiệu sẽ được xác định bằng tần số 

Doppler (fD), nó phụ thuộc vào tần số sóng mang (fC), và tốc độ di chuyển ( v ) của 

máy di động theo công thức : 

c

f
vf C

D                                                                       (1.3) 

trong đó c là vận tốc ánh sáng. 

 Đặc biệt, hiện tượng phadinh ngắn thường được biểu diễn bằng phân bố 

Rayleigh, Rice, hoặc Nakagami. Phadinh phân bố Rayleigh thường được sử dụng 

khi phân tích và mô phỏng bởi vì nó đơn giản và dễ dàng khi đưa ra những minh 

hoạ cho ảnh hưởng của phadinh lên đường truyền. Hơn thế, phân bố Rayleigh chính 

là trường hợp đặc biệt của phân bố Nakagami. Phân bố Rice thường được sử dụng 

hơn trong thông tin vệ tinh. 

 Trễ sẽ tỉ lệ tương ứng với chiều dài đường tín hiệu từ trạm phát đến trạm thu. 

Trải trễ do chiều dài khác nhau của các đường thành phần sẽ là nguyên nhân gây ra 

nhiễu giữa các kí hiệu (ISI) trong quá trình truyền dữ liệu, một vấn đề đặc biệt quan 

trọng khi tốc độ truyền cao. 

 Đáp ứng xung của một kênh điển hình mô tả trong hình 1-3 (theo COST 207) 

  



 

 

 

(Hình 1-3-Đáp ứng xung của kênh đa đường) 

  Chú thích hình vẽ: 

  Amplitude: biên độ 

  Time delay: thời gian trễ 

   

 Như trong hình vẽ, đáp ứng xung gồm có 2 nhóm của đường truyền trễ: nhóm 

chính và nhóm phụ là lặp lại của nhóm chính nhưng trễ đi 5s. Nhóm chính là 

nguyên nhân gây ra của phản xạ của tín hiệu từ cấu trúc lân cận bộ thu với thời gian 

trễ ngắn hơn. Mặt khác, nhóm phụ cũng là phản xạ của tín hiệu nhưng từ các cấu 

trúc xa hơn, ví dụ như đồi núi.  

 Hình 1-4 mô tả ảnh hưởng sự suy giảm của tín hiệu trải phổ trong kênh đa 

đường, với L đường độc lập, khi đó ta có tương đương thông thấp của tín hiệu thu 

băng cơ bản (gốc) là: 

)()(~)()(
1

tntsttr l

L

l

l 


                                                (1.4) 



 

 

 

 

(Hình 1-4-Mô hình truyền dẫn đa đường của tín hiệu phát) 

 

 Trong đó )(tl  là độ lợi kênh thực thay đổi theo thời gian, đã được đưa ra trong 

công thức (1.2) với biên độ phân bố Rayleigh, pha phân bố đều trong khoảng -

…, và )(~
lts   là tín hiệu trải phổ phát băng cơ bản tương đương với trễ là l . 

Tất cả các đường này sẽ cùng đến bộ thu, và sự khác nhau nào về pha và trễ nào đó 

giữa các đường có gây ra nhiễu đa đường, gọi là nhiễu giữa các kí hiệu (ISI). 

 

 

1.6. Đa truy nhập 

 Trong các phần trên ta chỉ xét đến truyền dẫn một người dùng. Hệ thống thực 

hiện khá đơn giản. Vậy làm thế nào để hệ thống có thể làm việc cho truyền dẫn 

nhiều người sử dụng.  

 Việc đa truy nhập đạt được trong hệ thống DS/CDMA cho phép nhiều người sử 

dụng cùng chia sẻ bằng tần chung. Mỗi một bộ phát và bộ thu đã ấn định trước của 



 

 

nó được phân cho chuỗi trải phổ riêng biệt. Khi đó chỉ những bộ thu  biết rõ ràng về 

chuỗi trải phổ riêng biệt này mới có khả năng tách ra được tín hiệu đã phát. Xét hệ 

thống CDMA có K người sử dụng đang hoạt động, và đang phát tín hiệu cùng một 

lúc. Mô hình hệ thống tương đương băng gốc được chỉ ra trong hình 1-5. Và để đơn 

giản, giả sử rằng không có truyền dẫn đa đường và điều khiển công suất là hoàn 

hảo. 

 Về mặt toán học tín hiệu của người sử dụng thứ k được thể hiện theo công thức 

sau: 
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 trong đó        1,1)( k
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 Chuỗi trải phổ riêng biệt )()( ta k gán với người sử dụng k biểu diễn theo công 

thức: 
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 Tín hiệu dữ liệu của người sử dụng thứ k  )()( tb k và chuỗi trải phổ riêng biệt 

)()( ta k được nhân với nhau để tạo ra tín hiệu băng tần rộng tương đương băng tần cơ 

bản, là: 

 )()()( )()()()( tatbPts kkk

b

k                                                (1.8) 

  

trong đó )(k

bP  là công suất phát trung bình của tín hiệu người sử dụng thứ k. Tín 

hiệu thu băng cơ bản tổ hợp đa người sử dụng sẽ là: 
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 trong đó 
)(k  là trễ truyền dẫn, cộng thêm trễ truyền tương đối của người sử 

dụng thứ k với các người sử dụng khác, n(t) là nhiễu AWGN với mật độ phổ công 

suất 
2

No
W/Hz. 

 

(Hình 1-5-Mô hình hệ thống CDMA) 

1.6.1. Nhiễu đường xuống 

 Trong đường xuống (tức là từ trạm gốc đến trạm di động), trạm gốc có khả năng 

đồng bộ sự truyền dẫn tín hiệu của tất cả người sử dụng, sao cho độ kéo dài của các 

tín hiệu được đồng chỉnh xen lẫn nhau. Như vậy tín hiệu tổ hợp sẽ được thu tại mỗi 

trạm di động với 
)(k =0 với k=1,2,…,K. Quá trình truyền dẫn này là truyền đồng 

bộ theo kí hiệu. Sử dụng bộ tách một người dùng truyền thống, mỗi kí tự của người 

sử dụng thứ j sẽ được lấy ra từ  tín hiệu thu được r(t) bằng cách lấy tương quan của 

nó so với mã trải của người sử dụng thứ j , để thu được: 
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 Thay  r(t) từ biểu thức (1.9) vào (1.10) cuối cùng ta có: 
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 Trong đó Rjk tương quan chéo của mã trải của người sử dụng thứ k và thứ j với 

iTb≤t≤(i+1)Tb , tính theo công thức: 
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 Trong trường hợp mã trải của người sử dụng trực giao với nhau thì sẽ không có 

nhiễu. Khi đó thì  Rjk=0 khi j≠k. Tuy nhiên, việc thiết kế mã trực giao cho một số 

lớn người sử dụng thì khá phức tạp. Ví dụ như mã Walsh-Hadamard dùng trong hệ 

thống IS-95 là một kiểu của mã trực giao. 

 

1.6.2. Nhiễu đường lên 

 Ngược lại với đường xuống, hiện tượng hoàn toàn trực giao không thể đạt được 

với đường lên (từ trạm di động đến trạm gốc). Vì không thể phối hợp truyền dẫn tín 

hiệu của tất cả người sử dụng. Trong CDMA, tất cả người sử dụng đều phát cùng 

một băng tần số theo cách không phối hợp. Khi đó )(k ≠ 0, và hiện tượng  ứng với 

kịch bản này được gọi là truyền dẫn không đồng bộ. Trong trường hợp này thì  trễ 

thời gian )(k , k=1,2,…K sẽ có trong khi tính toán. Không làm mất tính chất khái 

quát, có thể giả sử rằng (1)=0, và khi đó thì: 



 

 

0< (2) <(3) <…<(K) <Tb . Trong công thức (1.10), việc giải điều chế kí hiệu thứ 

i của người sử dụng thứ j được thực hiện bởi phép tương quan giữa tín hiệu thu r(t) 
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 trong đó 

)( j

 là trễ được ước tính tại bộ thu. 

 Thế công thức (1.9) vào công thức (1.13) và giả định mã nhận biết và bám là 

hoàn hảo, ta có: 
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,  1,0,1 i  biểu diễn tương quan chéo của 

mã trải do truyền dẫn không đồng bộ, được tính theo: 
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 và giới hạn trong khoảng [-1,0,+1]. Vì trễ đường truyền lớn nhất giả định là giới 

hạn chỉ một kí hiệu. 

 Công thức (1.14) và (1.11) biểu diễn kí hiệu dữ liệu ước tính của người sử dụng 

thứ j  tại trạm gốc và trạm di động. Cả hai đều bao gồm kí hiệu mong muốn của 

người sử dụng thứ j . Tuy nhiên, nó vẫn chịu ảnh hưởng của nhiễu và ồn từ những 

người sử dụng khác. Nhiễu này được gọi là nhiễu đa truy nhập (MAI). Nó bao gồm 

tín hiệu không mong muốn từ (K-1) người sử dụng khác. MAI sẽ làm cho tương 

quan chéo của mã trải khác không. Trong trường hợp lí tưởng, mã trải sẽ thoả mãn 

trực giao như sau: 
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 Tuy nhiên, không thể thiết kế được một mã có thể trực giao ở mọi thời điểm với 

thời gian trôi khác nhau do quá trình truyền ở tuyến lên là không đồng bộ. Chính vì 

vậy sẽ luôn luôn tồn tại MAI trong tuyến lên. 

 Ngược lại nhiễu đa đường luôn tồn tại ở cả hai đường lên và xuống. Nhiễu đa 

đường là do thời điểm đến khác nhau của cùng một tín hiệu theo các đường khác 

nhau của bộ thu. Điều này tương tự như tín hiệu phát từ những người dùng khác 

nhau, do đó nhiễu đa đường thì luôn được xét như  MAI. 



 

 

 

1.7. Mã trải 

 Như đã thấy ở trên, sự lựa chọn mã trải như thế nào là vô cùng quan trọng trong 

hệ thống CDMA. Tiêu chí để lựa chọn mã trải cho người sử dụng là số lượng chuỗi 

trải phổ khác nhau với chiều dài bất kì, phải lớn hơn số lượng người sử dụng tối đa 

trong một cell. Chuỗi trải phải thể hiện tương quan chéo thấp để giảm nhiễu đa 

người dùng trong quá trình điều chế.  

 Mặt khác, tỉ số giữa các đỉnh cực đại chính và phụ của tự tương quan cao theo 

công thức (1.17) cũng là một tiêu chí quan trọng, và thực chất thì để cực tiểu hoá 

xác suất lỗi trong suốt quá trình thu nhận mã. Điều này cũng sẽ làm giảm tự nhiễu 

giữa các thành phần phân tập. Sau đây chúng ta cùng tìm hiểu một vài chuỗi mã trải 

khác nhau. 

 

 

 

 

1.7.1. Chuỗi- m 

 Có lẽ mã được biết đến thông dụng nhất là chuỗi m. Một chuỗi m với chiều dài 

chu kì  n=2m-1, có thể được phát ra từ bộ ghi dịch m trạng thái có tầng hồi tiếp 

tuyến tính. Như  trong hình vẽ (1-6). 

 



 

 

 

(Hình 1-6-Thanh ghi dịch m trạng thái có hồi tiếp tuyến tính) 

 Các hệ số c1, c2,…, cm có thể nhận giá trị 1 hoặc 0. Thông tin trong đa thức hồi 

tiếp ở thanh ghi dịch , thể hiện kết nối giữa các tầng ghi dịch, và các bộ cộng modul 

2 có thể có những giá trị khác nhau. Chú ý rằng khi ứng dụng vào hệ trải phổ, đầu 

ra chuỗi nhị phân 0, và 1 sẽ được ánh xạ thành chuỗi phân cực của -1,1.  

  

m Số chuỗi m Đỉnh tương 

quan chéo 

Số chuỗi Gold Đỉnh tương 

quan chéo 

3 2 5 2m+1=9 5 

4 2 9 2m+1=17 9 

5 6 11 2m+1=33 9 

6 6 23 2m+1=65 17 

7 18 41 2m+1=129 17 

8 16 95 2m+1=257 33 

 

(Bảng 1.1 : Đặc tính của chuỗi m và chuỗi Gold) 

  

 Bảng 1.1 trình bày tổng số chuỗi m và các tương quan chéo đỉnh đồng bộ chip 

ứng với mỗi giá trị của m. Trong hoàn cảnh này, tương quan chéo đỉnh xác định số 



 

 

lớn nhất của các chip đồng nhất của một cặp mã trải khác nhau. Chúng ta mong 

muốn có số lượng cặp mã thấp nhất, chính là thể hiện các tương quan chéo đỉnh 

này. 

 Thêm nữa, các tương quan chéo đỉnh phải thật sự  thấp hơn tự tương quan của 

các mã, giá trị được xác định  chính là chiều dài của mã. Thường thì tương quan 

chéo của chuỗi m là hơn nhiều để có thể dùng có ích trong CDMA. 

  

1.7.2. Chuỗi Gold 

 Chuỗi Gold với chiều dài n=2m-1, nhận được từ một cặp của chuỗi m có cùng 

chiều dài. Trong tổng số chuỗi m có thể có cùng chiều dài n, có một cặp chuỗi m 

mà tương quan chéo đồng bộ chip của nó bằng hoặc -1, -t(m) hoặc t(m)-2 trong 

đó : 
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 Có một cặp duy nhất của chuỗi m thường được gọi là một cặp  mã được ưa 

thích. Một tập hợp n=2m-1 chuỗi có thể được xây dựng lên bằng cách dịch vòng mã 

ưa thích một chip một lần, sau đó cộng modul 2 với các mã khác sau mỗi lần dịch. 

 Và tập thu được từ n=2m-1 cùng với các cặp mã ưa thích, cấu thành một tập hợp 

các chuỗi Gold. 

 Bảng 1.1. so sánh số lượng chuỗi Gold cho trường hợp m=3,4,5,6,7,8, và các 

tương quan chéo các đỉnh tương ứng của nó với chuỗi m. 

 Bảng 1.1 cho ta thấy chuỗi Gold có các tương quan chéo đỉnh thấp hơn hoặc 

bằng so với chuỗi m với mọi giá trị m. Vì vậy, chuỗi Gold luôn được ưa thích hơn 

là chuỗi m khi ứng dụng trong CDMA.  

 

 



 

 

1.8. Tính phân tập   

 Trong hệ thống điều chế băng hẹp như điều chế FM tương tự, sử dụng trong hệ 

thống điện thoại tổ ong thế hệ đầu tiên thì đa đường tạo nên nhiều phadinh nghiêm 

trọng. Tính nghiêm trọng của phadinh đa đường được giảm đi trong điều chế 

CDMA vì các tín hiệu qua các đường khác nhau được thu nhận một cách độc lập. 

Tuy nhiên phadinh đa đường không thể loại trừ hoàn toàn được vì với hiện tượng 

phadinh đa đường xảy ra liên tục, do đó bộ giải điều chế không thể xử lí tín hiệu 

thu một cách độc lập được.  

 Phân tập là một hình thức tốt để làm giảm phadinh, có 3 loại phân tập: theo thời 

gian, theo tần số, theo khoảng cách. 

 *Phân tập theo thời gian đạt được nhờ sử dụng việc chèn và mã sửa sai. 

 *Phân tập theo tần số nhờ việc mở rộng khả năng báo hiệu trong một băng tần 

rộng và phadinh liên hợp với tần số thường có ảnh hưởng đến băng tần báo hiệu 

(200-300) KHz. 

 *Phân tập theo khoảng cách hay theo đường truyền có thể đạt được theo 3 

phương pháp sau: 

 -Thiết lập nhiều đường báo hiệu (chuyển vùng mềm) để kết nối máy di động 

đồng thời với 2 hoặc nhiều BS. 

  -Sử dụng môi trường đa đường qua chức năng trải phổ giống như bộ thu quét thu 

nhận và tổ hợp các tín hiệu phát với các tín hiệu phát khác trễ thời gian. 

  -Đặt nhiều anten tại BS. Hai cặp anten thu của BS, bộ thu đa đường và kết nối 

với nhiều BS.  

 

1.9. Hiệu ứng gần xa và vấn đề điều khiển công suất 

 Trong thông tin trải phổ CDMA, một trong những rào cản sự phát triển của nó là 

hiệu ứng gần xa. Vì trong môi trường thông tin vô tuyến, người dùng thường đứng 

ở các vị trí rất khác nhau so với trạm gốc, một số thuê bao có thể đứng gần trạm, 

một số khác có thể đứng xa trạm. Ta giả sử hệ thống có hai người dùng, một đứng 



 

 

gần trạm gốc, một đứng xa trạm gốc. Do suy hao trên đường truyền giữa các người 

sử dụng ở các khoảng cách khác nhau là khác nhau, nên mức tín hiệu thu được của 

chúng cũng khác nhau, có khi lên tới hàng chục dB. Trong CDMA, tại trạm gốc 

những tín hiệu mạnh hơn sẽ làm tăng nhiễu nền đối với các tín hiệu yếu hơn, và 

điều này sẽ làm giảm xác suất thu thành công của các tín hiệu yếu hơn. 

 Để giảm ảnh hưởng của hiệu ứng gần xa, người ta sử dụng phương pháp điều 

khiển công suất. Máy thu tại trạm gốc sẽ đo cường độ tín hiệu của các máy di 

động, sau đó ra lệnh điều khiển công suất phát đến các máy di động. Mục đích là 

điều chỉnh công suất phát của máy di động sao cho tại trạm gốc công suất thu được 

là như nhau đối với các máy di động. Kết quả đạt được là những máy ở gần trạm 

gốc sẽ phát công suất nhỏ hơn còn những máy ở xa trạm gốc sẽ phát công suất lớn 

hơn. Mức công suất của máy di động sẽ được điều chỉnh sao cho đủ để duy trì kết 

nối, và như vậy ta cũng sẽ tiết kiệm được năng lượng nguồn của máy di động. 

 Về mặt toán học, ta có thể biểu diễn việc tách tín hiệu thứ k như sau: 

  y = A(k) + 


K

kjj

kA
)(1

)(
j,k                                                                      (1.19) 

 Trong đó: K là tổng số máy di động đang hoạt động, tín hiệu thứ k, j,k là ma 

trận tương quan chéo giữa tín hi ệu thứ j và thứ k. Số hạng thứ 2 trong công thức 

(1.19) chính là tổng các thành phần tín hiệu thứ j tác động lên tín hiệu thứ k (ngoại 

trừ j=k).  

 Khi mà giá trị của ma trận tương quan chéo là nhỏ (lí tưởng là bằng không), thì 

tổng các thành phần tương quan chéo sẽ nhỏ hơn biên độ thu mong muốn.  Khi đó 

thì dung lượng hệ thống cũng sẽ đạt cực đại. 

 Điều khiển công suất được thực hiện cho đường lên để tránh hiện tượng gần xa 

và giảm thiểu ảnh hưởng của nhiễu lên dung lượng của hệ thống.  

  

1.10. Dung năng của hệ thống CDMA 



 

 

 Dung năng của hệ thống CDMA được tính xấp xỉ theo công thức sau: 

)1(log 2 SNRBC                                               (1.20) 

 Với điều kiện ô là lục giác, điều kiện truyền như nhau, các MS phân bố đều, và 

điều khiển công suất là hoàn hảo. 
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